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đẻ hoặc có can thiệp y tế, mẹ dùng thuốc kháng sinh, 
mẹ chưa có sữa cho trẻ, mẹ không có người giúp đỡ, 
không được cán bộ y tế khuyên và hỗ trợ, mẹ và trẻ bị 
cách ly nên không thể cho trẻ bú sớm. 

Trong thực hành cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 
tháng đầu, những khó khăn chính của bà mẹ là mẹ 
phải đi làm, không đủ sữa cho trẻ và phải tập cho trẻ 
ăn dặm, tập quán nuôi con bằng sữa mẹ có bổ sung 
thêm một số loại nước uống, ảnh hưởng của việc 
quảng cáo sữa ngoài. 
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Đánh giá mối tương quan giữa Acinetobacter baumanii 

 trong môi trường phòng mổ và nhiễm khuẩn vết mổ  
 

Lê Thị anh Thư - Bệnh viện Chợ Rẫy 
Tóm tắt 
Đặt vấn đề: Acinetobacter baumanii là một trong 

những bệnh nguyên thường gặp gây nhiễm khuẩn vết 
mổ (NKVM) qua các nghiên cứu trong nước. 
Acinetobacter baumanii thường tồn tại kéo dài trong 
môi trường như không khí, bề mặt. Do đó, mục tiêu 
của nghiên cứu nhằm đánh giá mối tương quan giữa 
Acinetobacter baumani phân lập được từ môi trường 
phòng mổ và NKVM.  

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh 
chứng. Bệnh là những trường hợp NKVM do 
Acinetobacter Baumanii, chứng là những NKVM do 
các loại vi khuẩn khác xảy ra trong tại bệnh viện Chợ 
Rẫy trong thời gian nghiên cứu từ 1/10/2009 đến 
28/2/2009. Mẫu môi trường được lấy hàng ngày vào 
lúc 8 giờ sáng trong thời gian nghiên cứu.  

Kết quả: Trong 91 mẫu môi trường phân lập từ 
phòng mổ và phòng hồi tỉnh, có 4 mẫu môi trường 
(4.4%) được tìm thấy dương tính với Acinetobacter 
baumanii, trong đó 3 mẫu là từ không khí phòng mổ, 
1 mẫu là từ giường bn. Có 21 bn NKVM được đưa vào 
nghiên cứu: 10 bệnh (NKVM do Acinetobacter 
baumanii), 11 chứng (NKVM do bệnh nguyên khác). 
Ba mẫu Acinetobacter baumanii phân lập được tử 
không khí môi trường phòng mổ ngay vào sáng trước 
khi bn bị NKVM do Acinetobacter baumanii được 
phẫu thuật. Trong khi đó, không tìm thấy 

Acinetobacter baumanii trong mẫu môi trường của 
các phòng mổ của các bn NKVM do các vi khuẩn 
khác. Các mẫu Acinetobacter Baumanii đều đa kháng 
cao với các kháng sinh đang dùng. 

Bàn luận: Nghiên cứu cho thấy việc không khí 
phòng mổ nhiễm Acinetobacter baumanii có liên quan 
đến việc NKVM do Acinetobacter baumanii. Cần 
trang bị hệ thống thông khí đạt yêu cầu cho phòng 
mổ để làm giảm NKVM do Acinetobacter baumanii. 
Nghiên cứu sâu hơn về kiểu hình lây nhiễm, nguồn 
nhiễm trùng như đánh giá genotype của 
Acinetobacter baumanii cũng cần thiết. 

Từ khóa: Acinetobacter baumanii, nhiễm khuẩn 
vết mổ, môi trường phòng mổ. 

Summary  
BACKGROUND: Acinetobacter baumanii is 

becoming one of common cause of surgical site 
infections (SSI) in the country. Acinetobacter 
baumanii is frequently found in the hospital 
environment including air, surface. Therefore, the 
study is conducted to determine the relation between 
Acinetobacter baumanii causing SSIs and 
Acinetobacter baumani isolated from environmental 
samples in the operating theatre.  
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METHODS: Case control study. Cases were 
defined as patients with SSI caused by Acinetobacter 
Baumanii at Chor Ray hospital from 1 Oct 2009 till 28 
Feb 2009. Controls were chosen patients who 
operated at the same time with the cases and having 
SSI caused by other pathogens. Environment 
samples were done every day at 8 am in the same 
operating rooms of the studied patients.  

RESULTS: In 91 environment samples collected, 
4 environmental samples ( 4.4%) were found to be 
infected with Acinetobacter baumanii, of which 3 was 
from air sampling of the operating theatre, 1 from 
patients’ bed. There were 21 patients included into 
the study: 10 cases (SSI due to Acinetobacter 
baumanii), 11 control (SSI due to other pathogen). 
There were 3 Acinetobacter baumanii isolaled from 
the air of operating room where the SSI patients with 
Acinetobacter baumanii were operated. Meanwhile, 
no Acinetobacter baumanii were found in the 
operating room where the SSI patients with other 
pathogens operated. All Acinetobacter baumanii 
isolates were highly resistant with almost all current 
antibiotics.  

Discussion: The study showed that the 
contaminated air with Acinetobacter baumanii in the 
operating room related to SSI due to Acinetobacter 
baumanii. Ventilation meet the requirement for a 
operating theatre is necessary. Further studies about 
the mode of transmission, sources such as study 
about genotype of Acinetobacter baumanii are also 
rquired. 

Keywords: Acinetobacter baumanii, surgical site 
infections, environmental. 

Đặt vấn đề 
Bệnh nguyên gây nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) 

thường găp nhất ở nước vùng nhiệt đới như nước ta 
thường là các vi khuẩn Gram âm, đặc biệt Gram âm 
đa kháng. Trong số các Gram âm đa kháng, 
Acinetobacter baumanii là bệnh nguyên chủ yếu gây 
nhiễm khuẩn bệnh viên, đặc biệt trong nhiễm khuẩn 
vết mổ qua các nghiên cứu trong nước và bệnh viện 
Chợ Rẫy. NKVM gây ra bởi Acinetobacter baumanii 
ảnh hưởng lớn đến tình trạng bệnh nhân, với tỉ lệ tử 
vong cao và kéo dài thời gian điều trị do tình hình đa 
kháng cao. 

Acinetobacter baumanii là loại trực khuẩn gram 
âm không di động, dễ phát triển trên môi trường 
nghèo dinh dưỡng, thường sống trên các bề mặt môi 
trường Acinetobacter baumanii trở nên ngày càng đề 
kháng cao trong nhiều năm gần đây và hiện gây ra 
một thách thức lớn trong điều trị. Nhiễm khuẩn do 
Acinetobacter baumanii gây tỉ lệ tử vong cao do hầu 
hết các kháng sinh đã không còn hiệu lực.  

Nhằm làm giảm tần suất NKVM gây ra bởi 
Acinetobacter baumanii, nghiên cứu này xác định mối 
tương quan giữa Acinetobacter baumanii gây NKVM 
và Acinetobacter baumani phân lập được từ môi 
trường phòng mổ.  

 Mục tiêu 

Đánh giá mối tương quan giữa Acinetobacter 
baumanii gây NKVM và Acinetobacter baumani phân 
lập được từ môi trường phòng mổ.  

đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp 
Nghiên cứu bệnh chứng tiền cứu. Kết quả xét 

nghiệm vi sinh được sử dụng để chọn bệnh hoặc 
chứng. Trong giai đoạn nghiên cứu, nếu kết quả vi 
sinh của cấy vết mổ dương tính với Acinetobacter 
Baumanii, chúng tôi sẽ xem lại bệnh nhân để xác 
định chẩn đoán NKVM theo định nghĩa của CDC. Khi 
chẩn đoán NKVM đã xác định, trường hợp này được 
xem là bệnh. Nhóm chứng cũng được xác định theo 
trình tự tương tự, là những NKVM do các loại vi khuẩn 
khác. Mẫu môi trường được lấy hàng ngày trong thời 
gian nghiên cứu  

Địa điểm nghiên cứu  
Bệnh viện Chợ Rẫy.  
Bệnh nhân  
Tất cả bệnh nhân được phẫu thuật trong thời gian 

nghiên cứu từ 1/10/2009 đến 28/2/2009 được đưa vào 
nghiên cứu. Loại trừ những trường hợp đã được phẫu 
thuật trước đó. Dữ liệu vi sinh được dùng để chọn ca 
bệnh hay chứng như đã đề cập ở trên. Bệnh là những 
NKVM do Acinetobacter Baumanii. Chứng là những 
NKVM do các bệnh nguyên khác xảy ra trong cùng 
thời điểm. Sử dụng định nghĩa của CDC trong chẩn 
đoàn NKVM và phân loại vết thương.  

Dữ liệu được thu thập qua xem hồ sơ bệnh án, 
xem bệnh nhân và được điền vào phiếu thu thập dữ 
liệu với các dữ kiện bao gồm thông tin bệnh nhân như 
yếu tố nhân chủng, bệnh kèm, loại phẫu thuật, kháng 
sinh sử dụng, kết quả cấy và bằng chứng lâm sàng 
của NKVM.  

Lấy mẫu môi trường: 
Mẫu môi trường được thực hiện ở các phòng mổ 

cho bệnh nhân nghiên cứu. Mẫu môi trường bao gồm:  
Không khí 
Bề mặt bàn mổ, thiết bị 
Tay nhân viên  
Môi trường dùng trong phòng mổ là dĩa thạch đặc 

biệt để tìm Acinetobacter baumanii  
Phân tích thống kê  
Dữ liệu được nhập và phân tích bằng phần mÕm Epidata 

and Stata (version 10). Phân tích đơn biến được tiến hành sử 
dông chi-square hoặc Fisher's exact test. Dùng Wilcoxon 
rank sum test so sánh các biến liên tục.  

Kết quả  
Mẫu môi trường 
Tổng cộng có 91 mẫu môi trường được phân lập 

trong phòng mổ và phòng hồi tỉnh cho các bệnh nhân 
nghiên cứu, bao gồm 21 mẫu (23.1%) từ không khí, 14 
mẫu (15.4%) từ bệ mặt các thiết bị trong phòng mổ, 14 
(15.4%) mẫu từ bề mặt tường, 2 mẫu (2.2%) từ bàn 
mổ, 2 (2.2%) mẫu từ tủ đầu giường của bệnh nhân, 1 
(1.1%) mẫu từ cây truyền dịch, 23 (25.3%) mẫu từ tay 
nhân viên trong phòng mổ. Có 4 mẫu môi trường 
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(4.4%) được tìm thấy dương tính với Acinetobacter 
baumanii, với kết quả chi tiết như ở bảng 1.  

Bảng 1: Phân bố bệnh nguyên cấy từ môi trường  

 Tổng 
cộng 

A. baumanii Khác * Âm tính 

Mẫu môi trường 21 3 2 16 
Thiết bị 14 0 10 4 
Bàn mổ 14 0 10 4 

Tường phòng mổ 14 0 8 6 
Giường bệnh 

nhân 
2 1 1 0 

Tủ đầu giường 2 0 2 0 
Cây truyền dịch 1 0 1 0 
Tay phẫu thuật 

viên 
10 0 0 10 

Tay kỹ thuật viên 4 0 0 4 
Tay điều dưỡng 9 0 0 9 

Tổng cộng 91 4 34 53 
* Hầu hết Gram âm hoặc tạp khuẩn, xem chi tiết ở 

Bảng 2 
Bảng 2: Phân bố của các bệnh nguyên khác từ 

môi trường phòng mổ  

 Tổng 
số 

Nguồn 

  Không 
khí 

Thiết  
bị 

Bàn  
mổ 

Giường 
bn 

Tủ đầu 
giường 

Cây 
truyền 

Tạp khuẩn 24 2 4 9 8  1 
Enterococcus 
agglomerans 

1     1  

Alcaligenes  
spp 

1  1     

Enterobacter 
spp 

5  5  1 2  

Klebsiella 3   1 1 1  
Năm bảy (57) mẫu môi trường ở khoa phỏng cũng 

được tiến hành ở các phòng bệnh bệnh nhân không 
phẫu thuật nhưng có nhiễm khuẩn bệnh viện. Có ít 
Acinetobacter baumanii được phân lập và không tìm 
tháy mối tương quan giữa Acinetobacter baumanii 
trong môi trường và nhiễm trùng phỏng (Bảng 3 & 4)  

Bảng 3: Phân bố bệnh nguyên từ môi trường 
phỏng  

 Total A. 
baumanii 

Khác * Âm tính 

Không khí 15 1 10 4 
Thiết bị 3 0 3 0 

Giường bn 14 1 13 0 
Tủ đầu giường 13 1 12 0 
Cây truyển dịch 12 0 10 2 

Tổng cộng 57 3 48 6 
* Hầu hết Gram âm hoặc tạp khuẩn, xem chi tiết ở 

Bảng 2 
Bảng 4: Phân bố các bệnh nguyên từ môi trường 

phỏng. 
 Total Sources 

  Không 
khí 

Thiết  
bị 

Giường 
bn 

Tủ đầu 
giường 

Cây 
truyền 

Tạp khuẩn 30 4 2 9 5 10 
Citrobacter 1 1     

Enterococcus 
agglomerans 

6 2  2 2  

Enterococcus 
cloacae 

1 1     

Enterococcus 
cancerogene 

3    3  

Pseudomonas 
aeruginosa 

2 1 1    

Enterobacter spp 3   1 2  
Klebsiella 1   1   
Fungus 1 1     

 
Bệnh nhân và đặc điểm phẫu thuật  
Có 21 bệnh nhân được xác định NKVM với kết 

quả cấy dương tính trong thời gian nghiên cứu. Trong 
21 bệnh nhân này, có 2 phẫu thuật sạch (n=2; 9.5%), 
clean-contaminated (n = 3; 14.3%), 9 phẫu thuật 
nhiễm (n = 9; 42.8%), và 7 phẫu thuật dơ (n=7; 
33.3%). Gây mê toàn thân được tiến hành trên 20 
bệnh nhân (95.2%). 62% được phẫu thuật cấp cứu. 
Thời gian trung bình của phẫu thuật là 119.8 phút (SD 
110.9) (range, 25 đến 410 phút). Sáu (18.2%) có dẫn 
lưu sau phẫu thuật lưu trong 1 ngày. Cấy ghép được 
tiến hành trong 2 bệnh nhân (9.5%). (Bảng 5). 

Trong số hai mươi mốt bệnh nguyên được phân 
lập từ 21 bn NKVM, có 2 mẫu từ dịch não tủy, 1 từ 
dịch dẫn lưu và 17 từ mủ ở vết mô. Tất cả bn đều có 
dùng ks ở thởi điểm cấy. Có 10 ca bệnh dương tính 
với Acinetobacter baumanii, 11 chứng dương tính với 
Enterococcus cancerogenes (1), Providencia 
Alcalifaciel (1), Klebsiella (1), P. Aeruginosa (7), and 
Staphylococcus Aureus (1)  

Bảng 5: Đặc điểm bn, dữ liệu được trình bày ở 
dạng N (%)  

 Total 
N=21 

Cases 
N=10 

Controls 
N=11 

P 

Tuổi TB (ĐLC) năm 35.7 (16.5) 32.0 
(20.2) 

36.5(15.5) 0.3 

Nam / Nữ 16/5 7/3 9/2 0.5 
Phân loại  

phẫu thuật 
Sạch 

Sạch –nhiễm 
Nhiễm 
BÈn 

 
 

3 (14.3) 
2 (9.5) 

7 (33.3) 
9 (12.9) 

 
 

2 (20.0) 
1 (10.0) 
2 (20.0) 
5 (50.0) 

 
 

1(9.1) 
1 (9.1) 
5 (45.4) 
4 (36.4) 

 
 
 

0.6 
 

ASA trung bình 1 1 1 0.4 
PT cấp cứu 13 (61.9) 7 (70.0) 6 (54.6) 0.7 
Loại gây mê 

Tại chỗ 
Toàn thân 

1 (4.8) 
20 (95.2) 

0(0.0) 
10 

(100.0) 

1 (9.1) 
10 (90.9) 

 
0.1 

 
Thời gian PT trung 

bình 
119.8 

(110.9) 
187 

(127.6) 
58.6 (36.4) 0.001 

Dẫn lưu 6 (28.6) 4 (40.0) 2 (18.2) 1.0 
Cấy ghép 2 (9.5) 2 (20.0) 0 (0.0) 0.1 

 
So sánh giữa bệnh và chứng  
Không có sự khác biệt về đặc điểm cơ bản của 

bệnh nhân giữa hai nhom bệnh và chứng (Bảng 5). 
Có sự khác biệt giữa thởi gian phẫu thuật, bệnh được 
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phẫu thuật kéo dài hơn chứng. Ngoài ra, có sự khác 
biệt về mức độ nặng của bn, NKVM gây ra bởi 
Acinetobacter baumannii năng hơn các bệnh nhân 
khác: nhiễm khuẩn có khuynh hướng ở vị trí sâu hơn 
và bn có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân SIRS 
(System inflammatory response syndrome) (Bảng 6)  

Bảng 6: So sánh loại NKVM giữa hai nhóm, dữ 
liệu mô tả ở dạng N (%)  

Loại NKVM Bệnh Chứng P 
Nông 4 (40.0) 11 (100.0) 
Sâu 1 (10.0) 0 (0.0) 

Cơ quan 5 (50.0) 0 (0.0) 
P= 0.001 

  
Tương quan giữa Acinetobacter baumanii gây 

NKVM và Acinetobacter baumanii phân lập từ môi 
trường 

Có mối tương quan giữa Acinetobacter baumanii 
phân lập từ môi trường và NKVM do Acinetobacter 
baumanii. Trong 91 mẫu môi trường, tổng cộng có 4 
mẫu dương tính với Acinetobacter baumanii (4.4%), 3 
mẫu từ không khí và một mẫu từ bề mặt môi trường. 
Tất cả 4 mẫu môi trường này đều có tương quan với 
bn NKVM. Đặc biệt 3 mẫu Acinetobacter baumanii 
phân lập được tử không khí môi trường phòng mổ 
ngay vào sáng trước khi bn bị NKVM do 
Acinetobacter baumanii được phẫu thuật. Trong khi 
đó, không tìm thấy Acinetobacter baumanii trong mẫu 
môi trường của các phòng mổ của các bn NKVM do 
các vi khuẩn khác (nhóm chứng). (Bảng 7 và bảng 8). 

Bảng 7: Tương quan giữa Acinetobacter baumanii 
gây NKVM và Acinetobacter baumanii phân lập từ 
không khí phòng mổ  

Mẩu không 
khí 

NKVM do A. baumanii 
N=10 

NKVM khác 
N=11 

 
P 

Acinetobacter 
baumanii 3 0 

Tạp khuẩn 2 0 
Âm 5 11 

 
0.02 

 
Bảng 8: Tương quan giữa Acinetobacter baumanii 

gây NKVM và Acinetobacter baumanii phân lập từ 
giường bn (2 mẫu dương)  

 
Giường bn 

NKVM do A. 
baumanii 

NKVM 
khác* 

Acinetobacter baumanii 1 0 
Klebsiella sp 0 1 

*NKVM này cũng do Klebsiella  
Đánh giá mức độ đề kháng của Acinetobacter 

Baumanii 
Các mẫu Acinetobacter Baumanii đều đa kháng 

như trình bày ở bảng 9:  
Bảng 9: Tỉ lệ đề kháng của các mẫu Acinetobacter 

Baumanii 
 % đề kháng 

Gentamycine 100 
Amikacin 100 

Ceftazidime 100 
Ceftriaxone 100 
Cefepime 100 

Doxycycline 70 
Netilmycine 90 

Ciprofloxacine 90 
Ticarcilin/ clavulanic acid 90 
Piperacillin/tazobactam 90 

Trimethoprim/ sulfamethoxaz 90 
Imipenem 80 

 
Kết luận 
Trong nghiên cứu này, Acinetobacter baumanii 

được tìm thấy trong không khí trong phòng mổ và bề 
mặt giường bệnh. Bn được phẫu thuật từ phòng mổ có 
nhiễm Acinetobacter baumanii có khuynh hướng bị 
NKVM do Acinetobacter baumanii, và thường gây 
NKVM tại cơ quan. Những trường hợp NKVM do 
Acinetobacter baumanii thường xảy ra ở bn phải chịu 
cuộc phẫu thuật kéo dài, tạo điều kiện cho vi khuẩn tử 
mội trường vào phẫu trường mổ. Kết quả nghiên cứu 
này phù hợp với kết quả nghiên cứu báo cáo ở các 
nghiên cứu khác. Phẫu thuật càng kéo dài, nguy cơ 
NKVM do sự ô nhiễm của môi trường càng cao và 
thường gây NKVM tại cơ quan được phẫu thuật. 
Nghiên cứu này củng chứng minh kết quả tương tự. 
Việc không khí phòng mổ nhiễm Acinetobacter 
baumanii có liên quan đến việc NKVM do 
Acinetobacter baumanii. Acinetobacter baumanii gây 
NKVM trong nghiên cứu này co tỉ lệ đề kháng cao, 
mang lại tác động lớn cho bn hơn là những NKVM do 
các bệnh nguyên khác. Yêu cầu của một phòng mổ 
áp lực dương, hoặc tối thiểu phải có số luồng khí tươi 
qua tinh lọc và vô trùng trao đổi khí ít nhất 12 luồng/ 
giờ là thật sự cần thiết. Có như vậy mới có thể loại bỏ 
được sự nhiễm bẩn không khí phòng mổ từ nhân viên 
y tế, bệnh nhân hoặc từ dụng cụ trang thiết bị đưa 
vào phòng. Tuy nhiên, trang bị hệ thống thông khí 
thích hợp như vậy vẫn chưa được chú ý trong các 
bệnh viện tại Việt Nam. Cần có nhiều nghiên cứu hơn 
nữa về vấn đề này để tìm hiểu rõ hơn về kiểu hình lây 
nhiễm từ môi trường, nguồn nhiễm trùng. Đánh giá 
sinh học phân tử genotype của Acinetobacter 
baumanii cũng cần thiết để xác định chắc chắn nguồn 
gây bệnh và đường lây truyền 
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ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 
Đỗ Thị Tính - Đại học Y Hải Phòng 

TÓM TẮT 
Qua cấy nước tiểu 88 bệnh nhân đái tháo đường 

điều trị tại khoa Nội Tiết Bệnh viện Việt Tiệp - Hải 
Phòng từ tháng 6 – 12/2008 có biểu hiện nhiễm 
khuẩn tiết niệu chúng tôi rút ra nhận xét sau: 

Tỉ lệ bệnh nhân nữ đái tháo đường nhiễm khuẩn 
tiết niệu là 68,18%, nam là 31,82% (p< 0,01). 

Biểu hiện lâm sàng không điển hình là chính: HCBQ 
không điển hình gặp 63,64%, điển hình là 37,36% 
(p<0,05). HC nhiễm trùng không điển hình gặp 65,91%, 
nhiễm trùng rõ là 34,09%. Các biểu hiện khác: không 
đau thắt lưng: 97,7%; không đau tức hạ vị: 98,86%; 
không có cầu BQ: 98,86%. 

Biểu hiện cận lâm sàng: BC niệu nhiều 86,36%, nitrit 
niệu 54,56%. BC máu ngoại vi tăng (54,56%), không tăng 
chiếm 45,44%. Vi khuẩn niệu: mọc vi khuẩn chiếm 
80,86% trong đó 73,24% là vi khuẩn gram âm (E.coli 
43,66%; Proteus 7,04%; Klebsilla 22,54%), nấm Candida 
12,68%; tạp khuẩn 7,04%; Enterococus 7,04%. Siêu âm 
thận tiết niệu: sỏi niệu 25%, nang và giãn đài bể thận 
25%, thận đa nang 5,68%, thành bàng quang dày 7,93%. 
Siêu âm thận tiết niệu bình thường 21,59%. 

Từ khóa: bệnh nhân đái tháo đường, nhiễm khuẩn 
tiết niệu. 

Summary  
The study following urine culture of 88 diabetic 

patients in External ward of Viettiep Hospital – Hai 
Phong from June to December, 2008 showed that:  

The UTI incidence for diabetic women was 
68.18% and for men was 31.82% (p<0.01) 

The clinical manifestation was mostly untypical: 
The untypical bladder syndrome was 63.64%, the 
typical one was 37.36% (p<0.05). The untypical 
infectious syndrome was 65.91%, and the singnificant 
infectious syndrome was 34. 09%. 

Other signs: non- low back pain was 97.7%, non-
lower abdominal pain was 98.86%, no ball bladder 
(98.86%). 

Test manifestations: The high WBC count in urine 
was 86.36%, urinary nitrit was 54.56%. The WBC count 
in blood test was high (54.56%), the normal WBC in blood 
testing was 45.44%. Bacteria in urine finding was 
80.86%, among them, gram-negative bacteria was 
73.24% (E.coli was 43.66%; Proteus 7.04%; Klebsilla 
22.54%), Candida was 12.68%; other bacteria was 

7.04%; Enterococus 7.04%. Ultrasound of urinary system 
showed: urinary stones was 25%, renal cysts was 25%, 
polycystic renal disease was 5.68%, thick bladder wall 
was 7.93%. Normal results of ultrasound was 21.59%. 

Keywords: diabetic patients, UTI. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nhiễm khuẩn tiết niệu là một trạng thái bệnh lý 

thường gặp trên lâm sàng ở mọi lứa tuổi và các khoa 
lâm sàng, bệnh thường xảy ra ở những cơ địa có các 
yếu tố thuận lợi như dị dạng đường niệu, thai nghén 
hoặc ở bệnh nhân có một số bệnh lý mạn tính như đái 
tháo đường, suy thận mạn, sỏi thận…. Với sự gia tăng 
bệnh lý đái tháo đường trong thời gian gần đây, nhiễm 
khuẩn tiết niệu rất thường gặp ở nhóm bệnh nhân này 
và bệnh thường là một trong các nguyên nhân làm 
bệnh nhân phải đi khám hoặc điều trị nội trú. Bệnh 
cảnh lâm sàng của nhiễm khuẩn tiết niệu ở bệnh 
nhân đái tháo đường thường ít điển hình có thể bị bỏ 
qua nếu thầy thuốc lâm sàng không chú ý tới. Vì vậy 
nghiên cứu này nhằm mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm 
sàng - cận lâm sàng nhiễm khuẩn tiết niệu ở bệnh 
nhân đái tháo đường, từ đó có những lưu ý tới các 
thầy thuốc lâm sàng trong phát hiện nhiễm khuẩn tiết 
niệu ở bệnh nhân đái tháo đường. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Là 88 bệnh nhân đái tháo đường điều trị nội trú tại 

khoa Nội tiết Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ tháng 
6/2008 – 12/2008. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường theo WHO 
1999 – có biểu hiện nhiễm khuẩn (sốt, tiểu khó hoặc 
không). 

Nhiễm khuẩn tiết niệu: 
Lâm sàng:  Hội chứng bàng quang (điển hình, 

không điển hình) 
Hội chứng nhiễm trùng (điển hình, không điển 

hình) 
Có thể có sốt, đau thắt lưng, hạ vị và các biểu 

hiện khác 
Cận lâm sàng:  
+ Công thức máu: đánh giá sự tăng bạch cầu (đặc 

biệt bạch cầu đa nhân trung tính). 


